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Công ty cổ phần xi măng hoàng mai

 nĂm 2008
I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Xi măng Hoàng Mai tiền thân là Công ty xi măng Nghệ An (trực thuộc UBND Tỉnh Nghệ An) được thành lập theo Quyết định số 2629/QĐ.UB ngày 07/10/1995 của UBND Tỉnh Nghệ An. Công ty được hình thành để làm chủ đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 15/4/1996. Đây là nhà máy xi măng có công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm với tổng mức đầu tư 238 triệu USD từ nguồn vốn vay trong và ngoài nước, là dự án lớn lần đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện tự vay vốn đầu tư và chịu trách nhiệm trả nợ.

Ngày 09/06/1999, Dự án xi măng Hoàng Mai tiến hành khởi công đồng loạt các hạng mục công trình chính thuộc dây chuyền sản xuất và sau 32 tháng khởi công xây dựng, ngày 6/3/2002, Nhà máy đã cho ra những tấn clinker đầu tiên đạt chất lượng tốt. Xi măng Hoàng Mai là một trong số ít các nhà máy xi măng tại Việt Nam mà quá trình sản xuất ngay từ đầu đã cho ra những tấn clinker tốt nhất, không có phế liệu trong quá trình hiệu chỉnh, nghiệm thu chạy thử nhà máy.

Trước những đßi hái về nhu cầu nhân lực nhằm đ¸p ứng quá trình vận hành nhà máy và công tác sản xuất kinh doanh lâu dài, được sự chấp thuận của Chính phủ tại văn bản số 954/CP-ĐMDN ngày 18/10/2000, ngày 30/12/2000, UBND Tỉnh Nghệ An và Tổng công ty xi măng Việt Nam đã ký Biên bản bàn giao Công ty xi măng Hoàng Mai thuộc UBND Tỉnh Nghệ An trở thành thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Từ ngày 01/07/2002, sau quá trình sản xuất thử, Công ty Xi măng Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động với dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, các thiết bị được cung cấp bởi Tây Âu và khối G7. Nhà máy có lò nung với công suất 4.000 tấn clinker/ngày đốt 100% bằng than Antraxit tiết kiệm nhiên liệu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Công ty Xi măng Hoàng Mai là đơn vị phía Bắc đầu tiên thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam áp dụng mô hình kinh doanh bán hàng thông qua hệ thống nhà phân phối chính.
Năm 2006, Công ty xi măng Hoàng Mai là đơn vị đầu tiên thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam thực hiện thành công việc nâng 10% năng suất lò nung do Công ty LTV (Thái Lan) thực hiện với chi phí đầu tư chỉ hơn 1 triệu USD.
Ngày 09/03/2007 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD về việc thực hiện cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam);

Ngày 30/11/2007 Công ty xi măng Hoàng Mai đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Ngày 27/02/2008 Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam ban hành Quyết định số: 219/QĐ-XMVN về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Hoàng Mai thành Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai;

Ngày 01/04/2008 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai đã chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ 720 tỷ đồng trong đó Vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 70,96% tương đương 510,918 tỷ đồng.

 2. Quá trình phát triển :

* Giới thiệu về Công ty :
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Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai

Tên Công ty:                 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI
Tên viết tắt
:                   HOM
Tên Tiếng Anh:             HOÀNG MAI CENMENT JOIN STOCK COMPANY
Biểu tượng của Công ty:                      
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Trụ sở
:
Thị trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại
:
(84-38) 3 866 170 – 3 217 443
Fax: 
: 
(84-38) 3 866 648  

Email
:
sales@ximanghoangmai.com.vn
Website
:
 www.ximanghoangmai.com.vn

Giấy CNĐKKD:
Số 2703001834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008
 *. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh xi măng và clinker;

Xuất nhập khẩu  xi măng, clinker, thiết bị, phụ tùng, vật tư công nghiệp;

Khai thác, chế biến khoáng sản;

Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng;

Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;

Kinh doanh vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, phà sông biển;

Kinh doanh đầu tư bất động sản;
Kinh doanh nhà hàng, kh¸ch sạn, du lịch, thể thao.
* Toàn cảnh Nhà máy Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Mai:
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 *.  Tình hình hoạt động:


Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động từ 01/04/2008, kể từ khi hoạt động theo mô hình cổ phần Công ty đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chớp thời cơ thực hiện thành công cơ chế một giá đầu nguồn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Thị trường tiêu thụ tại địa bàn mục tiêu đã phát triển theo chiều hướng tích cực, tỷ trọng xi măng tiêu dùng trong khối dân cư được nâng lên. 


Trong năm 2008, Công ty cũng đã tiếp tục sàng lọc đội ngũ nhà phân phối tại các khu vực, thực hiện quản lý chặt chẽ chi phí vận tải, quản lý các kênh phân phối để đưa xi măng đến đúng địa bàn, không để thất thoát chi phí bán hàng. Khắc phục được tình trạng đứt hàng ở miền Trung trong mùa mưa bão; số l​ượng đại lý tiêu thụ xi măng Hoàng Mai trên từng thị trường tăng lên đáng kể, đảm bảo việc cung cấp xi măng Hoàng Mai kịp thời cho các đại lý. Sáu tháng đầu năm 2008 sản lượng xi măng Hoàng Mai tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2007 và trung bình cả năm tăng hơn 30% so với năm 2007, điều này chứng tỏ thương hiệu xi măng Hoàng Mai đang dần dần được khách hàng ưa chuộng, tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ trong những năm tiếp theo.
Công tác  sản xuất có nhiều tiến bộ, sản lượng clinker tăng 12% so với năm 2007. Ngoài việc tăng sản lượng còn giảm được tiêu hao chủ yếu như tiêu hao dầu MFO và thực hiện thành công việc chuyển đổi đốt lò bằng than 3B sang dùng than 3C. Công ty đã phát huy cao độ năng lực sáng tạo của đội ngũ lao động trong việc xử lý các sự cố thiết bị, mạnh dạn thực hiện phần lớn công việc sửa chữa lớn (đặc biệt là công tác xây gạch lò nung) mà trước đây phải thuê ngoài để tiết kiệm chi phí. 


Thực hiện việc mua sắm vật tư công nghệ đầu vào, thiết bị, phụ tùng thay thế theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty nhằm đảm bảo chất lượng, giá cả và mức dự trữ vật tư phụ tùng hợp lý.



Quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty; linh hoạt trong xử lý vay trả nợ trong điều kiện có nhiều biến động bất lợi về tài chính tiền tệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm hạ giá thành trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

  
Đã mạnh dạn triển khai cải tổ bộ máy tổ chức và nhân sự các phòng, ban, xưởng; tiến hành sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao hiệu quả lao động trong toàn công ty. Việc thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
*. Định hướng phát triển:


- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại địa bàn nhà máy, phát triển hệ thống đại lý trên thị trường, nâng cao tỷ trọng xi măng tiêu thụ trong khối dân sinh.
- Với mục đích đa dạng hoá ngành nghề, bố trí thêm việc làm cho người lao động, tận dụng năng lực của máy móc thiết bị khai thác mỏ hiện tại của công ty, tăng lợi nhuận cho Công ty và nâng cao thu nhập cho người lao động. Công ty sẽ triển khai thực hiện đầu tư dự án Dây chuyền sản xuất đá xây dựng có công suất 100 tấn/giờ với tổng mức đầu tư 6.685 triệu đồng với hiệu quả dự kiến khoảng 2.000 triệu đồng/năm.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Một số chỉ tiêu chính SXKD 9 tháng cuối năm 2008

	Chỉ tiêu
	§VT
	Kỳ hoạt động từ 01/4/2008 đến 31/12/2008

	
	
	

	- Sản lượng clinker sản xuất
	Tấn
	1.042.276

	- Sản lượng tiêu thụ
	Tấn
	1.047.869

	- Tổng doanh thu bán hàng, dịch vụ
	Tr. đồng
	830.429

	- Tổng doanh thu bán hàng, dịch vụ
	Tr. đồng
	830.429

	Trong đó : + Doanh thu bán hàng
	Tr. đồng
	763.903

	                  + Doanh thu dịch vụ
	Tr. đồng
	66.526

	- Tổng lợi nhuận
	Tr. đồng
	58.513

	- Nộp ngân sách
	Tr. đồng
	46.760


2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.

Tình hình SXKD thực hiện so với kế hoạch cả năm 2008 (kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2008 đến 31/12/2008):
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Tỷ lệ TH/KH

	- Sản lượng clinker sản xuất
	Tấn
	1.042.276
	1.020.000
	102%

	- Sản lượng tiêu thụ
	Tấn
	1.047.869
	1.016.000
	103%

	- Tổng doanh thu
	Tr. đồng
	830.429
	805.200
	103%

	Trong đó : + Doanh thu bán hàng
	Tr. đồng
	763.903
	805.200
	

	                  + Doanh thu dịch vụ
	Tr. đồng
	66.526
	
	

	- Lợi nhuận
	Tr. đồng
	58.513
	62.807
	93%

	- Nộp ngân sách
	Tr. đồng
	46.760
	47.000
	99%



3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)


- Chuyển từ chính sách giá bán theo địa bàn (có trợ cước vận tải cho địa bàn xa) sang chính sách một (1) giá bán đầu nguồn. 

- Chấm dứt sản xuất xi măng mác thấp PCB30, tập trung sản xuất xi măng mác cao PCB40, PC40.
- Ngày 01 tháng 4 năm 2008 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


- Tiến hành cải tiến, thay đổi cơ cấu tổ chức theo mục tiêu gọn nhẹ và hiệu quả từ 19 phòng ban xưởng còn 13 phòng ban xưởng (trong đó thành lập mới 01 đơn vị).
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

Năm 2009 là năm thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội không tăng so với năm 2008. Đồng thời, kể từ năm 2009, một loạt các dự án xi măng sẽ lần lượt đi vào vận hành và kể từ nay dự báo nguồn cung xi măng trong nước sẽ lớn hơn cầu. Để đảm bảo phát triển bền vững Công ty cần chú trọng giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường xuất khẩu xi măng, khắc phục các khó khăn của tình hình kinh tế để phát huy được tối đa khả năng, nguồn lực của Công ty. Xem xét, mở rộng quy mô sản xuất khi tìm kiếm được thị trường xuất khẩu.
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2009:


- Căn cứ vào năng lực sản xuất xi măng hiện có của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình thị trường tiêu thụ, dự báo nhu cầu sử dụng xi măng trong năm 2009.
Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2009 như sau:

	 STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Năm 2009

	1
	Sản l­​îng SX
	TÊn
	 

	
	 - Clinker
	TÊn
	1.340.000

	
	 - Xi măng rời
	TÊn
	1.395.000

	2
	Tổng sản l​ượng TT
	TÊn
	1.650.000

	
	 - Xi măng
	TÊn
	1.400.000

	
	 - Clinker
	TÊn
	250.000

	3
	Giá bán bình quân
	®/tÊn
	739.476

	4
	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
	Tr.®ång
	1.220.136   

	5
	Lợi nhuận
	 “
	83.398

	6
	Cổ tức
	%/năm
	10


III. Báo cáo của Ban Giám đốc.
1. Báo cáo  tình hình tài chính. 

*. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời.

	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện năm 2008
(từ 01/04 đến 31/12/2008)
	KH năm 2008
	So sánh (%) 

	
	
	
	
	
	KH năm 2008
	TH năm 2007

	1
	Bố trí cơ cấu tài sản
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - TSCĐ/Tổng tài sản
	%
	80,43
	 
	 
	

	 
	 - TSLĐ/Tổng tài sản
	%
	19,48
	 
	 
	

	2
	Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	 
	
	 
	 
	

	 
	 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	66,62
	 
	 
	

	 
	 - Nguồn vốn CSH/Tổng NV
	%
	33,38
	 
	 
	

	3
	Khả năng thanh toán
	 
	
	 
	 
	

	 
	 - Khả năng T.toán hiện hành
	Lần
	1,5
	 
	 
	

	 
	 - Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,07
	 
	 
	

	4
	Tỷ suất sinh lời
	 
	
	 
	 
	

	 
	 - Lợi nhuận/Doanh thu
	 
	
	 
	 
	

	 
	  + Lợi nhuận trư​ớc thuế/DT
	%
	7,05
	 
	 
	

	 
	  + Lợi nhuận sau thuế/DT
	%
	7,05
	 
	 
	

	 
	 - Lợi nhuận/Tổng tài sản
	 
	
	 
	 
	

	 
	  + Lợi nhuận tr​­íc thuÕ/Tæng TS
	%
	2,45
	 
	 
	

	 
	  + Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS
	%
	2,45
	 
	 
	

	 
	 - Lợi nhuận sau thuế/NV CSH
	%
	7,34
	 
	 
	


*. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2008.

- Giá trị tài sản :

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	A. Tài sản ngắn hạn
	    465.530.478.152 

	I. Tiền và các khoản tư​ơng đư​ơng tiền
	      45.738.311.682 

	1. Tiền
	      45.738.311.682 

	2. Các khoản t​ương đư​ơng tiền
	 

	II. Các khoản đầu t​ư tài chính ngắn hạn
	

	1. Đầu t​ư ngắn hạn
	 

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư​ ngắn hạn (*) (2)
	 

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	    108.258.082.512 

	1. Phải thu của khách hàng
	    104.575.633.418 

	2. Trả tr​ước cho ng​ười bán
	        3.738.520.130 

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	 

	5. Các khoản phải thu khác
	           357.164.917

	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	         (413.235.953)

	IV. Hàng tồn kho
	    308.371.890.480 

	1. Hàng tồn kho
	    308.474.124.855 

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	         (102.234.375)

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	        3.162.193.478 

	1. Chi phí trả tr​ước ngắn hạn
	        1.667.352.496 

	2. Thuế GTGT đư​ợc khấu trừ
	

	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nư​ớc
	

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	        1.494.840.982 

	B. Tài sản dài hạn
	  1.924.318.999.969 

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	 

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	 

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	 

	4. Phải thu dài hạn khác
	 

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	 

	II. Tài sản cố định
	  1.922.132.779.389 

	1. TSCĐ hữu hình
	  1.875.583.083.521 

	- Nguyên giá
	 2.712.617.380.469 

	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	  (837.034.296.948)

	2. TSCĐ thuê tài chính
	 

	- Nguyên giá
	 

	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	 

	3. TSCĐ vô hình
	      46.352.031.868 

	- Nguyên giá
	      50.248.775.000 

	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	      (3.896.743.132)

	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	           197.664.000 

	III. Bất động sản đầu tư​
	 

	- Nguyên giá
	 

	- Giá trị hao mòn luỹ kế
	 

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	

	1. Đầu tư vào công ty con
	

	2. Đầu tư​ vào công ty liên kết, liên doanh
	

	3. Đầu t​ư dài hạn khác
	

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư​ tài chính dài hạn (*)
	 

	V. Tài sản dài hạn khác
	        2.186.220.580 

	1. Chi phí trả trư​ớc dài hạn
	        2.186.220.580 

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	 

	3. Tài sản dài hạn khác
	 

	Tổng cộng tài sản
	  2.389.849.478.121


- Nguồn vốn:

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	A. Nợ phải trả 
	  1.592.198.173.748 

	I. Nợ ngắn hạn
	    685.147.357.161 

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	    478.467.027.495 

	2. Phải trả ngư​ời bán
	      72.557.270.805 

	3. Ng​ười mua trả tiền trư​ớc
	        1.548.342.868 

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	        7.853.703.060 

	5. Phải trả ngư​ời lao động
	        7.838.454.443 

	6. Chi phí phải trả
	      43.405.074.628 

	7. Phải trả nội bộ
	

	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	

	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	      73.477.483.862 

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	

	II. Nợ dài hạn
	    907.050.816.587 

	1. Phải trả dài hạn ngư​ời bán
	

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	

	3. Phải trả dài hạn khác
	

	4. Vay và nợ dài hạn
	    907.050.816.587 

	5. Thuế  thu nhập hoãn lại phải trả
	

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	

	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	

	B. Vốn chủ sở hữu
	    797.651.304.373 

	I. Vốn chủ sở hữu
	    797.651.304.373 

	1. Vốn đầu t​ư của chủ sở hữu
	    720.000.000.000 

	2. Thặng d​ư vốn cổ phần
	      19.138.086.811 

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	

	7. Quỹ đầu tư​ phát triển
	

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	

	10. Lợi nhuận chư​a phân phối
	      58.513.217.562 

	11. Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản
	

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	

	1. Quỹ khen thư​ởng, phúc lợi
	

	2. Nguồn kinh phí
	

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	

	Tổng cộng nguồn vốn
	  2.389.849.478.121 


-  Những thay đổi về vốn cổ đông: Không
 - Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 72.000.000 cổ phiếu thường.

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 

51.091.800 cổ phiếu thường Nhà nước nắm giữ.

20.908.200 cổ phiếu thường Tổ chức, cá nhân khác nắm giữ.
* Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2008 của Công ty: (ĐVT: đồng)
	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ này

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	     830.429.226.528 

	2
	Các khoản giảm trừ 
	

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c DV (10=01-02)
	     830.429.226.528

	4
	Giá vốn hàng bán
	     577.703.157.076 

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c DV (20=10-11)
	     252.726.069.452 

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	         6.512.876.543 

	7
	Chi phí tài chính
	     101.319.028.573 

	 
	 - Trong đó: Chi phí lãi vay
	       84.797.637.640 

	8
	Chi phí bán hàng
	       27.770.137.865 

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	       44.322.877.628 

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	       85.826.901.929 

	11
	Thu nhập khác
	         3.189.105.004 

	12
	Chi phí khác
	       30.502.789.371 

	13
	Lợi nhuận khác (40=31-32)
	     (27.313.684.367)

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán tr​uớc thuế (50=30+40)
	       58.513.217.562 

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)
	       58.513.217.562


- Một số chỉ tiêu chính SXKD cả năm 2008 so với năm 2007:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2007
	Thực hiện năm 2008
	Tỷ lệ 2008/2007

	- Sản lượng clinker sản xuất
	Tấn
	1.190.554
	1.341.206
	112,65%

	- Sản lượng tiêu thụ
	Tấn
	1.526.148
	1.391.632
	91,19%

	- Tổng doanh thu bán hàng
	Tr. đồng
	869.029
	1.087.122
	125,09%

	- Lợi nhuận
	Tr. đồng
	(-354.005)
	63.782
	

	- Nộp ngân sách
	Tr. đồng
	50.434
	60.980
	120,91%


- Tình hình SXKD thực hiện so với kế hoạch cả năm 2008:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2008
	KH năm 2008
	Tỷ lệ TH/KH

	- Sản lượng clinker sản xuất
	Tấn
	1.341.206
	1.320.000
	101,6%

	- Sản lượng tiêu thụ
	Tấn
	1.391.632
	1.550.000
	89,8%

	- Tổng doanh thu
	Tr. đồng
	1.087.122
	1.174.808  
	92,5%

	- Lợi nhuận
	Tr. đồng
	63.782
	139.276
	45,8%

	- Nộp ngân sách
	Tr. đồng
	60.980
	60.635  
	100,6%


Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2008 :

- Năm 2008, Công ty không sản xuất xi măng mác thấp PCB30 để tập trung sản xuất xi măng mác cao là PC40 và PCB40 làm nâng cao hơn uy tín thương hiệu sản phẩm. Điều này giúp xác định vị thế Xi măng Hoàng Mai trong dài hạn, tuy nhiên việc từ bỏ phân khúc thị trường giá rẻ làm phần nào giảm sản lượng tiêu thụ trong năm 2008. Những tháng đầu năm, nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến là điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai thành công định hướng của Tổng công ty về chính sách giá bán đầu nguồn, xác lập một mặt bằng giá mới cho thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sản lượng tiêu thụ của Công ty 6 tháng đầu năm đạt gần 800.000 tấn trong đó Xi măng Hoàng Mai đạt 690.000 tấn tăng 73% so với cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên bước vào quý III/2008 và đặc biệt sang quý IV, do chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm đầu tư công của Nhà nước làm giảm nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng; một số dự án xi măng mới bước vào sản xuất làm tăng lượng cung xi măng cho thị trường với chính sách giá thấp, cộng với ảnh hưởng bất lợi đối với những thương hiệu còn chưa thực sự mạnh như xi măng Hoàng Mai khi thực hiện chính sách tiêu thụ chung trong toàn Tổng công ty nên sản lượng tiêu thụ của Công ty sụt giảm liên tục, có giai đoạn chỉ còn đạt 1.000 tấn/ ngày, bằng 20% so với ngân sách dự kiến. Vì vậy, tổng sản phẩm tiêu thụ của Công ty chỉ đạt gần 1,4 triệu tấn, bằng 89,8% kế hoạch năm năm 2008 và bằng 91,19% so với thực hiện năm 2007, dẫn đến việc giảm doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch đặt ra.
- Giá một số nguyên liệu đầu vào như Than, Thạch cao, Vỏ bao,... biến động tăng đã làm tăng giá thành sản phẩm, giảm lợi nhuận ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Trong năm 2008 Công ty thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức từ 19 phòng ban xưởng còn 13 phòng ban xưởng (trong đó thành lập mới 01 đơn vị). Việc mạnh dạn triển khai cải tổ bộ máy tổ chức và nhân sự các phòng, ban, xưởng; tiến hành sắp xếp lại lao động một cách hợp lý đã nâng cao hiệu quả lao động trong toàn công ty; tác động không nhỏ đến việc tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2008, Công ty thực hiện thành công cơ chế một giá đầu nguồn (một giá tại nhà máy) nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Thị trường tiêu thụ tại địa bàn mục tiêu phát triển theo chiều hướng tích cực, tỷ trọng xi măng tiêu dùng trong khối dân cư được nâng lên.
- Thực hiện việc mua sắm vật tư công nghệ đầu vào, thiết bị, phụ tùng thay thế theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty nhằm đảm bảo chất lượng, giá cả và mức dự trữ vật tư phụ tùng hợp lý.
Quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của công ty; linh hoạt trong xử lý vay trả nợ trong điều kiện có nhiều biến động bất lợi về tài chính tiền tệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm hạ giá thành trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai


Trong những năm tới công ty tăng cường mở rộng và giữ vững thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường mục tiêu (khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh). Nâng cao sức cạnh tranh nhằm phát huy hết năng lực của dây chuyền sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tìm kiếm thị trường để xuất khẩu xi măng, coi đây là định hướng quan trọng đón đầu lợi thế khi Cảng nước sâu Nghi Sơn, Đông Hồi đi vào hoạt động. Có được thị trường xuất khẩu là điều kiện khả thi để khảo sát, mở rộng công suất sản xuất của nhà máy.
Tạo điều kiện cho các cổ đông thực sự là người làm chủ doanh nghiệp, cải tiến, thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, gọn và chất lượng. Tăng cường bộ phận khai thác thị trường. Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá rẻ và ổn định. 

IV. Báo cáo tài chính.


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

	BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN

	Tại ngày 31/12/2008

	
	
	
	
	
	 MẪU B01-DN 

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN
	 
	Mã số
	Thuyết minh
	31/12/2008
	01/04/2008

	A -
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	 
	    465.530.478.152 
	   345.060.627.437 

	 
	(100)=110+120+130+140+150
	 
	 
	 
	 

	I-
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	 
	      45.738.311.682 
	     28.760.651.044 

	1.
	Tiền
	111
	4.1
	      45.738.311.682 
	     28.760.651.044 

	2.
	Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	                         -   
	                         -   

	III-
	Các khoản phải thu
	130
	 
	    108.258.082.512 
	   108.977.786.958 

	1.
	Phải thu của khách hàng
	131
	 
	    104.575.633.418 
	   100.642.453.246 

	2.
	Trả trước cho người bán
	132
	 
	        3.738.520.130 
	       4.942.991.730 

	5.
	Các khoản phải thu khác
	135
	4.2
	           357.164.917 
	       3.392.341.982 

	6.
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	139
	 
	         (413.235.953)
	                         -   

	IV-
	Hàng tồn kho
	140
	4.3
	    308.371.890.480 
	   204.380.383.204 

	1.
	Hàng tồn kho
	141
	 
	    308.474.124.855 
	   204.396.897.286 

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	 
	         (102.234.375)
	         (16.514.082)

	V-
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	        3.162.193.478 
	       2.941.806.231 

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	 
	        1.667.352.496 
	          783.953.946 

	2.
	Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	                         -   
	            44.361.963 

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	 
	                         -   
	          182.698.862 

	4.
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	 
	        1.494.840.982 
	       1.930.791.460 

	B-
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	 
	  1.924.318.999.969 
	  2.079.238.390.418 

	 
	(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	 
	 
	 
	 

	II-
	Tài sản cố định
	220
	 
	  1.922.132.779.389 
	2.077.457.655.637 

	1.
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	4.5
	  1.875.583.083.521 
	2.013.566.373.847 

	-
	Nguyên giá
	222
	 
	 2.712.617.380.469 
	2.711.085.973.681 

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	223
	 
	  (837.034.296.948)
	(697.519.599.834)

	3.
	Tài sản cố định vô hình
	227
	4.6
	      46.352.031.868 
	     48.263.247.304 

	-
	Nguyên giá
	228
	 
	      50.248.775.000 
	     50.248.775.000 

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	229
	 
	      (3.896.743.132)
	    (1.985.527.696)

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	4.4
	           197.664.000 
	     15.628.034.486 

	V-
	Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	        2.186.220.580 
	       1.780.734.781 

	1.
	Chi phí trả trước dài hạn
	261
	4.7
	        2.186.220.580 
	       1.780.734.781 

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
	270
	 
	2.389.849.478.121
	2.424.299.017.855

	
	
	
	
	

	NGUỒN VỐN

 
	Mã số
	Thuyết minh
	31/12/2008
	01/04/2008

	A-
	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)
	300
	 
	  1.592.198.173.748 
	  1.715.546.053.299 

	I-
	Nợ ngắn hạn
	310
	 
	    685.147.357.161 
	    563.837.145.566 

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	4.8
	    478.467.027.495 
	  345.427.129.668 

	2.
	Phải trả cho người bán
	312
	 
	      72.557.270.805 
	     83.906.852.967 

	3.
	Người mua trả tiền trước
	313
	 
	        1.548.342.868 
	       2.929.201.196 

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	4.9
	        7.853.703.060 
	       7.968.801.024 

	5.
	Phải trả người lao động
	315
	 
	        7.838.454.443 
	       8.537.274.329 

	6.
	Chi phí phải trả
	316
	4.10
	      43.405.074.628 
	     40.856.814.034 

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	319
	4.12
	      73.477.483.862 
	     74.211.072.348 

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	                         -   
	                         -   

	II-
	Nợ dài hạn
	320
	 
	    907.050.816.587 
	1.151.708.907.733 

	4.
	Vay và nợ dài hạn
	334
	4.11
	    907.050.816.587 
	1.151.708.907.733 

	B-
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	 
	    797.651.304.373 
	   708.752.964.556 

	 
	 (400 = 410 + 420)
	 
	 
	 
	 

	I-
	Nguồn vốn, quỹ
	410
	4.13
	    797.651.304.373 
	   708.752.964.556 

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	 
	    720.000.000.000 
	   720.000.000.000 

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	      19.138.086.811 
	     19.138.086.811 

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	                         -   
	  (30.385.122.255)

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	 
	      58.513.217.562 
	                 -   

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)
	430
	 
	  2.389.849.478.121 
	2.424.299.017.855 

	
	
	
	
	    
	    

	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	 
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	 
	 
	 
	31/12/2008
	01/04/2008

	5.
	Ngoại tệ các loại
	
	 
	 
	 

	 
	USD
	
	 
	                   229,48 
	                   228,01 

	 
	EUR
	
	 
	                1.177,31 
	                1.296,22 

	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008

	
	
	
	
	 MẪU B02-DN 

	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Kỳ hoạt động từ 01/04/2008 đến 31/12/2008

	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	4.15
	         830.429.226.528 

	2.
	Các khoản giảm trừ
	02
	
	                              -   

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-03)
	10
	
	         830.429.226.528 

	4.
	Giá vốn hàng bán
	11
	4.16
	         577.703.157.076 

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	         252.726.069.452 

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	4.17
	             6.512.876.543 

	7.
	Chi phí tài chính
	22
	4.18
	         101.319.028.573 

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	
	          84.797.637.640 

	8.
	Chi phí bán hàng
	24
	
	           27.770.137.865 

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	           44.322.877.628 

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	           85.826.901.929 

	
	{30 = 20+(21-22)-(24+25)}
	
	
	 

	11.
	Thu nhập khác
	31
	
	             3.189.105.004 

	12.
	Chi phí khác
	32
	
	           30.502.789.371 

	13.
	Lợi nhuận khác (40=31-32)
	40
	4.19
	         (27.313.684.367)

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
	50
	
	           58.513.217.562 

	15.
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	
	                              -   

	17.
	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)
	60
	
	           58.513.217.562 

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	4.20
	                            813 


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập


- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Trụ sở chính: Phòng 2003– nhà 34T Trung Hoà - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội


Điện thoại: (84-4) 2210 304
Fax: (84-4) 2210 305

Email: anphu@anphugroup.com.vn      Website: www. anphugroup.com.vn
Quyết định chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập số 773/QĐ-UBCK ngày 27/11/2008 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.


- ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định  hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ: Không.
VI. Các công ty có liên quan.
- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% Vốn cổ phần của Công ty (thời điểm 16/03/2009):
	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN

 SỞ HỮU
	TỶ LỆ

(%)

	1
	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
	228 Lê Duẩn, Hà Nội
	51.091.800
	70,96%


- Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành:
Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.

	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội


- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không.
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp năm 2005, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty:


- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra HĐQT của Công ty, HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kỳ đại hội cổ đông, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông cùng kỳ, có toàn quyền nhân danh công ty, thay mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông được quy định trong điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát: Do Đại hội cổ đông bầu ra và chịu trách nhiệm trước các cổ đông và pháp luật về những kết quả công việc của Ban kiểm soát với Công ty.


- Tổ chức bộ máy quản lý của công ty bao gồm: Giám đốc điều hành, 3 phó  giám đốc và một kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược và kế hoạch mà Đại hội cổ đông và HĐQT đã thông qua.


- Tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng gồm:

7 phòng và 6 phân xưởng: 4 phân xưởng sản xuất chính và 2 phân xưởng phụ trợ.
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng quản trị.

2.1, Ông Tạ Quang Bửu:

Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Giíi tÝnh: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 02 – 09 - 1955
Quê quán: Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 180129681
 Ngày cấp: 28/02/2005. Nơi cấp : C«ng an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: 804 - 24T2, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại liªn lạc: 043.8512425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1972 - 1974
	Tham gia kháng chiến chống Mỹ

	1974 - 1990
	Đi học, làm cán bộ kỹ thuật, cán bộ tổ chức tại Nghệ An

	1990 - 1997
	Giám đốc Công ty xây dựng 7 Nghệ An

	1997 - 1998
	Phó Giám đốc Sở xây dựng Nghệ An

	1998 - 2004
	Giám đốc Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2004 - đến nay
	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam


2.2, Ông Nguyễn Hữu Quang:

Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT,
 
Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai,

Bí thư Đảng uỷ Công ty
Giới tính: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 01 - 05 - 1962
Quê quán: Nghi Lộc - Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 012878662.
Ngày cấp  26/5/2006 
Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 81, ngõ Lương Sử C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 0383.866668

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác:
	Thời gian
	Chức vụ công tác

	5/1983 - 10/1990
	Công tác tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch (Kỹ thuật viên; trưởng ca; Phó quản đốc phụ trách xưởng Xi măng)

	10/1990 - 12/2000
	Công tác tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Chuyên viên; Thư ký Tổng Giám đốc; Phó Chánh văn phòng; Chánh văn phòng; Trưởng phòng Quan hệ quốc tế)

	01/2001 - đến nay
	Công tác tại Công ty Xi măng Hoàng Mai (Phó Giám đốc, Giám đốc công ty; Ủy viên HĐQT; Ủy viên BCH Đảng bộ TCT CN Xi măng Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Xi măng Hoàng Mai; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XII)


2.3, Ông Đặng Tăng Cường
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT,
                                      Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai
Giới tính: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 07 - 07 - 1953
Quê quán: Nam Trực - Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam

SỐ CMND: 010413614
ngày cấp: 24/05/2007
 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 110 - Tập thể B4 - Khương Thượng - Phường Trung Tự - Q.Đống Đa - Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 0383.661046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành kinh tế
Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1971 - 1975
	Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

	1976 - 1981
	Sinh viên khoa kỹ sư kinh tế Đại học Bách Khoa Hà Nội

	1982 - 2000
	Chuyên viên; Phó phòng; Trưởng phòng Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam

	2001 - đến nay
	Phó giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


2.4, Ông Nguyễn Công Hoà
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT,
                            Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai 

Giới tính: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 20/09/1957

Quê quán: Phúc Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 186528789. Ngày cấp: 27/10/2006. Nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, Thị trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại liên lạc : 0383. 668071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình công tác:

	
Thời gian
	Chức vụ công tác

	1982 - 1985
	Công tác tại Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

	1985 - 1990
	Thực tập sinh tại Tiệp Khắc

	1990 - 1996
	Kỹ thuật viên VP cơ khí trưởng Công ty Xi măng Bỉm Sơn

	1996 - 1997
	Phó quản đốc xưởng sửa chữa Công ty Xi măng Bỉm Sơn

	1997 - 2001
	Phó phòng Vật tư, Công ty Xi măng Bỉm Sơn

	2001 - 2004
	Trưởng phòng Vật tư, Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2004 – 2006
	Trưởng phòng Cơ điện, Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2006 - đến nay
	Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai


2.5, Ông Hoàng Xuân Vịnh

Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT

                            Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai 

Giới tính: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 20 - 08 - 1959
Quê quán: Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 141617419
Ngày cấp: 25/04/2007 
Nơi cấp: Công an Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, Thị trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại liên lạc: 0383.664447
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
Quá trình công tác:
	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1982 - 1988
	Phòng ĐHTT Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Hải Dương

	1988 - 1989
	Phó phòng ĐHTT Công ty xi măng Hoàng Thạch

	1989 - 2000
	Phó quản đốc xưởng Nguyên liệu Công ty Xi măng Hoàng Thạch

	2001 - 2003
	Trưởng phòng Công nghệ, Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2004 - đến nay
	Phó giám đốc, Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


 2.6, Ông Nguyễn Quốc Việt
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT


 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai
Giới tính: Nam

Ngµy/th¸ng/n¨m sinh: 17 - 06 - 1972
Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 181791170
Ngày cấp : 09/10/2006
 Nơi cấp : Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại liên lạc: 0383.664446
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình công tác:
	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1995 - 1996
	Công tác tại nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan

	1996 - 2007
	Công tác tại Phòng TCKT - Công ty Xi Măng Hoàng Mai

	2007 - đến nay
	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


2.7, Ông Phạm Hoành Sơn

Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04 - 12 - 1972

Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số CMND: 183133752
Ngày cấp: 20/03/2007 
Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Trung Lễ - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại liên lạc: 0988 149 999

Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1990 - 1995
	Học tại trường Quản lý Kinh tế

	1996 - 2003
	Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn

	2003 - 2008
	Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn

	2008 - đến nay
	Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


3. Tóm tắt lý lịch của các thành viên ban kiểm soát.
3.1, Bà Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai,
                            Ủy viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam.

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 12 - 10 - 1961

Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thái Thụy - Thái Bình

Số CMND : 012315074
Ngày cấp : 03/01/2000
Nơi cấp: Công an Hà Nội 

Địa chỉ thường trú: Số 17 – ngách 318/91, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc: 0912 385 598 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1984 - 1993
	Chuyên viên phòng Kế toán Công ty Xi măng Hoàng Thạch

	1993 - 1998
	Phó phòng Kế toán Công ty Xi Măng Hoàng Thạch

	1998 - 02/2008
	Ủy viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam

	03/2008 - đến nay
	Ủy viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


3.2, Ông Nguyễn Huy Vinh
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Ban kiểm soát,
                            Phó phòng Tổ chức.

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 14 - 07 - 1959

Nơi sinh: Diễn Châu - Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Diễn Châu - Nghệ An

Số CMND: 182002244
Ngày cấp: 12/02/1992
Nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Thị trấn Hoâng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại liên lạc: 0383.664299
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kinh tế
Quá trình công tác:

	
Thời gian
	Chức vụ công tác

	1980 - 1983
	Cán bộ Ban kiến thiết vùng lúa An Biên – Bộ Công nghiệp và Nông nghiệp thực phẩm

	1983 - 1992
	Trưởng phòng XDCB, Trưởng phòng Kế hoạch Nông trường Quốc doanh Thanh niên

	1992 - 1998
	Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm Nghĩa Đàn, Nghệ An

	1999 – 2008
	Phó trưởng phòng Kế hoạch, Phó trưởng phòng Tổ chức - Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


3.3, Ông Hoàng Trọng Trung
Chức vụ hiện tại: Uỷ Viên ban kiểm soát,
                            Phó quản đốc Xưởng Điện – Tự động hoá.

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19 - 03 - 1964

Nơi sinh: Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh

Số CMND: 186528975
Ngày cấp: 20/06/2007
Nơi cấp: Công an Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại liên lạc: 0904 034 939

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1986 - 2001
	Công tác tại Xưởng Điện Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Hải Dương

	2001-12/2007
	Công tác tại Xưởng Điện - TĐH Công ty Xi măng Hoàng Mai.

	01/2008-12/2008
	Công tác tại Phòng Cơ điện - Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hoàng Mai

	12/2008 - đến nay
	Công tác tại Xưởng Điện - TĐH Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hoàng Mai


3.4, Ông Thái Huy Chương
Chức vụ hiện tại: Uỷ Viên ban kiểm soát,
                            Chuyên viên phòng Tiêu thụ Công ty 

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 22 - 09 - 1972

Nơi sinh: Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh 

Quê quán:  Hưng Nguyên - Nghệ An

Số CMND: 186528964
Ngày cấp: 18/06/2007
Nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An


Số điện thoại liên lạc: 0983 985 229


Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kinh tế

Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1996 - 2007
	Công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2007 - đến nay
	Công tác tại Phòng Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hoàng Mai


3.5, Ông Nguyễn Quang Điển
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên ban kiểm soát,
                            Phó phòng Kỹ thuật sản xuất.

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21 - 06 - 1977

Nơi sinh: Gia Tân - Gia Viễn - Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Ninh Bình

Số CMND: 186906194
Ngày cấp: 20/06/2007
Nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại liên lạc: 0982 828 774 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat

Quá trình công tác:
	Thời gian 
	Chức vụ công tác

	2000 - 2001
	Công tác tại Phòng ĐHTT - Công ty Xi măng Hoàng Thạch

	2001 - 2006
	Trưởng ca Phòng ĐHTT - Công ty Xi măng Hoàng Mai

	2006 - đến nay
	Phó phòng Điều hành trung tâm, Phó phòng KTSX Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai


3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:
Không.
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Các thành viên trong Ban Giám đốc thì hưởng lương, thưởng theo chế độ và qui định của công ty.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
5.1, Tình hình lao động: 


Tổng số cán bộ, công nhân viên của công ty đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008: 1.006 người.

5.2, Chính sách đối với người lao động:


Các cán bộ, công nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, thợ vận hành và thường xuyên tổ chức các hội thi tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyến khích động viên tinh thần học tập nâng cao trình độ tay nghề của công nhân viên chức. Đối với cán bộ quản lý Công ty tổ chức các lớp đào tạo mời các cơ quan chức năng, các trường đào tạo lên lớp, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ.


Công ty cũng có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động viên người lao động như: 


+ Hằng năm, người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niêm theo quy định của Bộ Luật lao động.


+ Hằng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.


+ Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và Bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt theo quy định.


+ Công ty thực hiện chế độ làm việc 42h/tuần. Thực hiện việc bồi dưỡng độc hại, chế độ ăn ca cho người lao động.


+ Tổ chức nghỉ điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động có sức khoẻ từ loại III trở lên hoặc mới ốm dậy.

6. Thay đổi thành viên HĐQT: Không.
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị:

Thành phần HĐQT: 07 thành viên

Ông: Tạ Quang Bửu

Chủ tịch HĐQT - không tham gia điều hành

Ông: Nguyễn Hữu Quang
UV HĐQT – Giám đốc điều hành.

Ông: Đặng Tăng Cường

UV HĐQT – Phó giám đốc.

Ông: Nguyễn Công Hoà

UV HĐQT – Phó giám đốc.

Ông: Hoàng Xuân Vịnh

UV HĐQT – Phó giám đốc.

Ông: Nguyễn Quốc Việt

UV HĐQT – Kế toán trưởng.

Ông: Phạm Hoành Sơn

UV HĐQT - không tham gia điều hành

2. Ban kiểm soát:

Thành phần Ban kiểm soát: 05 thành viên

Bà:
Nguyễn Thị Huệ

Trưởng ban - không tham gia điều hành

Ông:
Nguyễn Huy Vinh

Thành viên – Phó phòng Tổ chức.

Ông:
Hoàng Trọng Trung
Thành viên – Phó quản đốc xưởng Điện TĐH.

Ông:
Nguyễn Quang Điển
Thành viên – Phó phòng Kỹ thuật sản xuất.

Ông:
Thái Huy Chương

Thành viên – Chuyên viên phòng Tiêu thụ
3. Thư ký công ty:

Gồm 02 thành viên:

Ông:
Đậu Phi Tuấn

Phó chánh Văn phòng.

Ông:
Phan Xuân Hiệu

Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán.

* Hoạt động của HĐQT.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần, kiểm điểm phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông, cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ và giao cho Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

Giải quyết các vướng mắc về tổ chức, đầu tư ... thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chuẩn bị các nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện các nghị quyết,

*. Hoạt động của Ban kiểm soát.


Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị, trình đại hội cổ đông thường niên. Thường xuyên thông báo với hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.


Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị.

*. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.


Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 03/03/2008 đã thông qua các mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau: 

	TT
	Chức danh
	Mức thù lao
(VN§/ng­êi/th¸ng)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	6.000.000

	2
	Uỷ viên HĐQT
	5.000.000

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	5.000.000

	4
	Thành viên ban kiểm soát
	4.000.000

	5
	Thư ký công ty
	4.000.000


*. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước và của cá nhân từng thành viên HĐQT, ban kiểm soát.

Tổng vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng, tương đương 72.000.000 cổ phần.

Vốn nhà nước 510.918.000.000 đồng, tương đương 51.091.800 cổ phần, chiếm 70,96% VĐL.

Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nắm giữ phần vốn hiện tại:

	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhà nước
	Cá nhân
	Tổng số CP
	Tỷ lệ %

	Tạ Quang Bửu
	CT.HĐQT
	16.891.800
	
	16.891.800
	23,46%

	Nguyễn Hữu Quang
	UV.HĐQT
	14.400.000
	22.400
	14.422.400
	20,03%

	Đặng Tăng Cường
	UV.HĐQT
	3.960.000
	5.000
	3.965.000
	5,51%

	Nguyễn Công Hoà
	UV.HĐQT
	3.960.000
	5.000
	3.965.000
	5,51%

	Hoàng Xuân Vịnh
	UV.HĐQT
	3.960.000
	2.500
	3.962.500
	5,50%

	Nguyễn Quốc Việt
	UV.HĐQT
	3.960.000
	5.200
	3.965.200
	5,51%

	Phạm Hoành Sơn
	UV.HĐQT
	
	250.000
	250.000
	0,35%

	Nguyễn Thị Huệ
	Trưởng BKS
	3.960.000
	
	3.960.000
	5,50%

	Nguyễn Huy Vinh
	UV BKS
	
	1.000
	1.000
	0,001%

	Thái Huy Chương
	UV BKS
	
	1.300
	1.300
	0,002%

	Nguyễn Quang Điển
	UV BKS
	
	8.700
	8.700
	0,012%

	Hoàng Trọng Trung
	UV BKS
	
	2.100
	2.100
	0,003%


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.
Cơ cấu cổ đông: Tổng số cổ đông: 1.704 cổ đông (Theo kết quả chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16/03/2009). Trong đó:

+ Nhà nước: 51.091.800 cổ phần chiếm 70,96%.

+ Cá nhân: 1.673 cổ đông nắm giữ 8.082.062 cổ phần chiếm 11,23%.

+ Các tổ chức: 30 cổ đông nắm giữ 12.826.138 cổ phần chiếm 17,81%.
2.1/ Cổ đông trong nước:

Tổng số cổ đông: 1696 cổ đông. Trong đó:

+ Nhà nước: 51.091.800 cổ phần chiếm 70,96%.

+ Cá nhân: 1.670 cổ đông nắm giữ 10.364.775 cổ phần chiếm 14,40%.

+ Các tổ chức: 25 cổ đông nắm giữ 10.525.435 cổ phần chiếm 14,64%.
Thông tin chi tiết của một số cổ đông lớn:
	TT
	Tên cổ đông
	CMND, ĐKKD
	Địa chỉ
	Số lượng CP
	Tỷ lệ

	1
	Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2)
	08/UBCK-TLQTV, 13/12/2006, UBCKNN
	Lầu 8, Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, HCM
	3.000.000
	4,17%

	2
	Công ty CP Đầu Tư và tư vấn Tài chính Dầu Khí
	0103017832, 07/06/2007, Hà Nội
	Tầng 9+10, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, P Phố Huế, Quận HBT, HN
	1.000.000
	1,39%

	3
	Công ty TNHH Hà Thành
	044713, 18/04/2003, Sở KHĐT Thanh Hóa
	Quốc lộ 1A, Quang Trung, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa
	1.000.000
	1,39%

	4
	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
	66/UBCK, 15/11/2007, UBCKNN
	162 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
	274.069
	0,38%

	5
	Cty cổ phần Đá Đồng Giao
	055785, 09/09/2003, Sở KHĐT Ninh Bình
	phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp Ninh Bình
	200.000
	0,28%

	6
	Công ty cổ phần Bao Bì Bỉm Sơn
	055764, 07/06/1999, Thanh Hóa
	Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
	200.000
	0,28%

	7
	Công Đoàn Cty CP Chứng Khoán Vina
	S?16/QÐ/LÐLÐ, 03/10/2007, Hoàn Kiếm, HN
	Tầng 7 Số 60, Lý Thái Tổ, HK, HN
	100.000
	0,14%

	8
	CT TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội
	0104000254, 03/11/2005, Sở KH&ĐT Hà Nội
	2C VẠN PHÚC, KIM MÃ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
	100.000
	0,14%

	9
	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
	056655, 03/01/2008, Sở KH-ĐT Hà Nội
	Số 8 Lê Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	700.000
	0,97%

	10
	TCT tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
	0103023045, 25/07/2008, Sở KH&ĐT Hà Nội
	72 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	1.800.000
	2,50%

	11
	Công ty TNHH TM&DV Thành Mỹ
	0102012285, 28/04/2004, Hà Nội
	10 Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội
	450.000
	0,63%

	12
	Công ty CP đầu tư và kinh doanh VLXD Fico
	4103003056, 18/06/2008, Hồ Chí Minh
	26B Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP HCM
	200.000
	0,28%

	13
	DNTN Thanh Lam
	2602001057, 16/02/2005, Thanh Hoá
	Hải Lâm - Mại Lâm – Tĩnh Gia - Thanh Hoá
	420.000
	0,58%

	14
	DNTN Thanh Bình
	2601000313, 30/06/2004, Thanh Hoá
	Hải Lâm - Mại Lâm – Tĩnh Gia - Thanh Hoá
	100.000
	0,14%

	15
	Công ty TNHH SX thương mại Phúc Thành
	0102008061, 19/03/2003, Hà Nội
	60 Đường Bưởi - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
	200.000
	0,28%

	16
	Công ty cổ phần thương mại vận tải sông đà
	303000131, 24/12/2003, Hà Tây
	B28 TT12 Văn Quán – Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Tây
	200.000
	0,28%

	17
	Công ty TNHH TM tổng hợp Lộc Thịnh
	0102002026, 08/03/2007, Hà Nội
	86 Ngõ Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội
	250.000
	0,35%


2.2/ Cổ đông nước ngoài:


+ Tổ chức: 05 cổ đông nắm giữ 2.282.713 cổ phần chiếm 3,17%

+ Cá nhân: 03 cổ đông nắm giữ 21.000 cổ phần chiếm 0,03%
Thông tin chi tiết cổ đông nước ngoài như sau:
	TT
	Tên cổ đông
	CMND, ĐKKD
	Địa chỉ
	Số lượng CP
	Tỷ lệ

	1
	VAM Vietnam Strategic Fund Limited
	AT-185867, 18/04/2007, Cayman Islands
	Phòng 11-08 Saigon Trade Center, 37 tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh
	1.000.000
	1,39%

	2
	Vietnam Emerging Market Fund Ltd
	AT-174646, 25/09/2006, Cayman Islands
	Phòng 11-08 Saigon Trade Center, 37 tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh
	400.000
	0,56%

	3
	Vietnam Equity Ltd
	1388460, 22/02/2007, British Virgin Islands
	Phòng 11-08 Saigon Trade Center, 37 tôn Đức Thắng, TP HCM
	300.000
	0,42%

	4
	Croesus Global Equity
	PB0102006, UE Ljubljana
	Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles
	300.000
	0,42%

	5
	Vietnam Emerging Market Investments Ltd
	1388526, 22/02/2007, British Virgin Islands
	Phòng 11-08 Saigon Trade Center, 37 tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh
	282.713
	0,39%

	6
	Lam Wai
	0BA488534, 13/08/2007, Tp.HCM
	D19/31 HL80 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM
	10.000
	0,01%

	7
	Chan Wa
	BA 143939, 19/05/2006, HCm
	D19/31 HL80 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM
	10.000
	0,01%

	8
	Tamotsu Nakata
	TF2783067, 13/04/1999, Japan
	Số 4, đường 4, CX Bình Thới, P8, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	1.000
	0,001%


Hoàng Mai, ngày 31 tháng 03năm 2009
                                                             
        Giám đốc








(Đã ký)
          Nguyễn Hữu Quang
ĐẠI HỘI ĐỒNG 


CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG 


QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





GIÁM ĐỐC





PGĐ sản xuất





PGĐ cơ điện





PGĐ kinh doanh





P.Kỹ thuật SX





X.Clinke





X.Mỏ





X.Xi măng





P.TCKT





P.TChức





P.Vật tư





X.Cơ khí





P.Cơ điện





X.Điện TĐH





VP công ty





X.XD và DV








P.Tiêu thụ





MÉu CBTT-02
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